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Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch  2010-2011 
và xây dựng kế hoạch Năm học 2011-2012
A. đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giam hiệu nhà trường cùng sự cố gắng vươn lên của cán bộ, giảng viên (CBGV), năm học 2010-2011 của khoa SPMN đã khép lại với nhiều thành công. Năm học 2010-2011 khoa Sư phạm Mầm non (SPMN) vượt mức chỉ tiêu tuyển sinh đã đề ra. Số lớp do khoa quản lý là 30 lớp, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày một nâng cao.
1. Đánh giá chung các hoạt động:

1.1. Thực hiện kế hoạch: Năm học 2010-2011, khoa SPMN đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học được phê duyệt. 100% kế hoạch được XD đã thực hiện đạt hiệu quả cao.
1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Vượt mức 100% kế hoạch đã đề ra
- Chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2010: 410 trong đó:
+ Hình thức đào tạo chính quy: Đại học: 60; Cao đẳng: 60; Trung cấp: 120

+ Hình thức liên thông: Từ cao đẳng lên: 50; Từ trung cấp lên: 60
+ Hình thức vừa làm vừa học: 60

- Thực tuyển năm học 2010-2011: 852 (trong đó, năm 2010: 680, đợt 1 năm 2011: 172)
1.3. Về thực hiện định mức khối lượng công tác giảng dạy, NCKH:

- Dự kiến Kế hoạch đầu năm 2010-2011: Định mức 12.510 tiết, phải thực hiện 10.922 tiết, sẽ thực hiện 11.323 tiết, thừa 170 tiết.

+ Bộ môn Văn – MTXQ: Định mức 4.752 tiết, phải thực hiện 4.107 tiết, Sẽ thực hiện: 4.571 tiết, thừa 464 tiết.

+ BM Toán Sinh: Định mức : 3.150tiết, phải thực hiện:  2.681 tiết, sẽ thực hiện 3.622 tiết, thừa 710 tiết.
+ BM Mỹ thuật Âm nhạc: Định mức: 4.608 tiết, phải thực hiện 4.134 tiết, sẽ thực hiện 3.130 tiết, thiếu 1.004 tiết.
- Thực hiện: Thừa 2.154 tiết.

+ BM Toán Sinh: Định mức 3.150 tiết, phải thực hiện 2.834 tiết, đã thực hiện 3.451 tiết (trong đó KH là 572 tiết), thừa 1.227 tiết.
+ BM Mỹ thuật: Định mức 4.608 tiết, phải thực hiện 3.573 tiết, đã thực hiện 2.927 tiết (trong đó KH là 214 tiết), thiếu 646 tiết.

+ Bộ môn Văn – MTXQ: Định mức 5.188 tiết, phải thực hiện: 4.550 tiết, đã thực hiện 6.150 tiết (trong đó KH 800 tiết), thừa 1.600 tiết.
2. Nhận xét ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất kiến nghị:
2.1. Ưu điểm: Nhà trường đã kế hoạch hóa được nhiệm vụ cụ thể và kinh phí cho các hoạt động nên đã tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị, có cái nhìn tổng thể để chủ động trong việc điều hành các hoạt động công tác. Việc xây dựng kế hoạch đã thực sự mang tính khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong trường, đặc biệt là các biểu mẫu khá hợp lý, thống nhất, ít thay đổi. Hoạt động đào tạo nhìn chung có nề nếp, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT.
2.2. Nhược điểm: Điều kiện cơ sở vật chất phụcvụ cho đào tạo theo tín chỉ còn hạn chế, nhất là các hiết bị dạy học hiện đại còn thiếu nhiều, phòng học còn nghèo nàn, quá nhỏ, chưa đáp ứng được quy mô đào tạo. Công tác đào tạo, bồi d​ưỡng đội ngũ tuy đã cố gắng nh​ưng vẫn còn nhiều hạn chế, số CBGV trong độ tuổi đi đào tạo sau chuẩn chưa đáp ứng đư​ợc yêu cầu của nhà trường, còn né tránh, ngại khó; trình độ ngoại ngữ, vi tính của phần đông CBGV chư​a đáp ứng yêu cầu chung.
2.3. Giải pháp:
+ Kiến nghị với nhà trường tăng cường hơn nữa cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Động viên CBGV đi đào tạo nâng chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu GD.

+ Nâng cao hơn trách nhiệm của mỗi CBGV trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH, coi đây là một trong hai nhiệm vụ hàng đầu của Gv các trường đại học.
+ Tăng cường hơn nữa khâu tuyên truyền cho công tác tuyển sinh của nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo để tăng cường tỷ lệ tuyển sinh vào trường, khoa.
2.4. Một số đề xuất, kiến nghị:

+ Cấp thêm máy chiếu và máy vi tính để sử dụng nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác đào tạo.

+ Lắp mạng Internet cho khoa để khai thác thông tin.

B. kế hoạch khối lượng công tác và kinh phí năm học 2011-2012
       Nhiệm vụ năm học 2011-2012 đặt ra nhiều khó khăn trước mắt đối với khoa SPMN: Đội ngũ CBGD cần nâng cao trình độ đội ngũ mới có thể đáp ứng được yêu cầu; tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học; khai thác và sử dụng mạng Internet có hiệu quả; tăng cường sử dụng thiết bị dạy học hiện đại trong giảng dạy. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo học chế tín chỉ và các lớp theo niên chế còn lại, năm học 2011-2012, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa, ngoài việc phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy trong trường còn góp phần quan trọng vào định hướng phát triển ngành giáo dục Mầm non của địa phương, nâng cao trình độ đội ngũ GV MN trong tỉnh. 
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch năm học 2011-2012
- Quyết định số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020;

- Quyết định số 1469/QĐ ngày 19 tháng 7 năm 1999 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Hồng Đức đến năm 2010;
- Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/9/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định định mức khối lượng, chế độ công tác CBGV;
- Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-ĐHHĐ ngày 8/8/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc Quy định tạm thời Quy chế chi tiêu nội bộ và căn cứ trên Dự thảo Kế hoạch chiến lược trường ĐHHĐ đến 2020;
- Căn cứ tiềm lực KHCN của khoa SPMN với một đội ngũ trên 45 CBGV với 01 TS, 11 thạc sĩ, 1 CBGV đang đi đào tạo Tiến sĩ nước ngoài và 1 CBGV đang đi đào tạo Thạc sĩ trong nước; Cơ sở vật chất hiện có vói 1 nhà học đặc thù và các điều kiện cơ sở vật chất khác.
- Căn cứ vào Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011-2012 của nhà trường và dự kiến đăng ký, đề xuất các hoạt động khoa học công nghệ năm 2011-2012 của các cá nhân và bộ môn trong khoa SPMN.
II. định hướng xây dựng kế hoạch
- Về NCKH&CN: Quản lý tốt hơn khâu tuyển chọn các đề tài của sinh viên từ cấp bộ môn. Phấn đấu để có công trình sinh viên NCKH tham gia dự thi và đạt giải cấp trường và dự thi sinh viên NCKH do Bộ GD & ĐT tổ chức; Tổ chức tốt các hội nghị về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. NCKH phục vụ cho việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học; ứng dụng Công nghệ Thông tin phục vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu KHCN trong đơn vị; Phấn đấu để tạo ra một phong trào sinh viên NCKH rộng khắp trong khoa.
- Về đào tạo: Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, duy trì tốt nề nếp dạy học, coi, chấm thi: Duy trì và đôn đốc, kiểm tra việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn học thuật, thao giảng, dự giờ; Thực hiện nghiêm túc lộ trình chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ của nhà trường; CBGV khẩn trương xây dựng đề cương chi tiết, soạn bài giảng học phần theo tín chỉ; khoa thống nhất với Kế hoạch đào tạo mà nhà trường đã xây dựng; Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định; Các bộ môn phân công CBGV giảng dạy các học phần, ra đề, coi, chấm thi và tổng hợp định mức lao động của cá nhân, nhóm bộ môn; Chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nề nếp, lịch trình và chương trình giảng dạy của CBGV; Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cốt cán, Đoàn thể, BGH trường MN Thực hành, các trưởng bộ môn, các trợ lý, quản lý sinh viên; Phối kết hợp chặt chẽ trong công tác chuyên môn giữa chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên và quản lý HSSV.
III. Kế hoạch cụ thể các hoạt động năm học 2011-2012
1. Đào tạo: 
1.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06CT/TƯ của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thi 33/CT-TTg về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong GD, triển khai cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, thực hiện chỉ thị4899/CT Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN năm học 2009-2010 và Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý GD 2010-2012.
1.2. Triển khai kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp:

1.2.1. Các lớp ĐT&QL: Năm học 2011-2012 dự kiến khoa sẽ được giao nhiệm vụ đào tạo và quản lý 28 lớp/1.800 HSSV,HV.
1.2.2. Tổng giờ giảng dạy, đề thi, coi thi, chấm thi: 
Định mức 12.022 tiết, kiêm nhiệm 1.133 tiết; miễn giảm 84 tiết; phải thực hiện 10.369 tiết, sẽ thực hiện: 6.776 tiết

(GD 4.723 + Đề 534 + Coi thi 992 tiết + Chấm thi 527 tiết = 6.776 tiết).
- Bộ môn Văn – MTXQ: 
Định mức 4.840 tiết, còn thực hiện 3.830 tiết, Sẽ thực hiện: 2.337 tiết
(GD 1.758 + Đề 177 + Coi thi 132 + Chấm thi 270 = 2.337 tiết 

- BM Toán Sinh: 
Định mức : 3.150 tiết, phải thực hiện: 3.086 tiết, sẽ thực hiện: 1.942 tiết
(GD 1.436 + Đề 156 + Coi thi 210 + Chấm thi 140 = 1.942 tiết

- BM Mỹ thuật Âm nhạc: 
Định mức: 4.032 tiết, phải thực hiện 3.453 tiết, sẽ thực hiện: 2.498 tiết
(GD 1.530 + Đề 201 + Coi thi 650 + Chấm thi 117= 2.498 tiết
1.2.3. Xây dựng chương trình, giáo trình: 

+ Chỉnh sửa các chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy và các chương trình hệ niên chế thuộc các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, liên thông.

1.2.4. Ngân hàng đề: XD  bộ ngân hàng đề theo tín chỉ.
1.3.Tiếp tục triển khai đào tạo theo tín chỉ (thực hiện theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHHĐ ngày 8/4/2008 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức). Hiện nay, các lớp tín chỉ do khoa quản lý và đào tạo là 7 lớp, thực hiện đúng các quy định của Bộ GD&ĐT.

1.4 Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và sử dụng trang thiết bị phục vụ dạy và học. Số tiết sử dụng CNTT trong năm học là 600 tiết. 100% CBGV biết ứng dụng CNTT trong dạy học, hơn 50% CBGV thường xuyên sử dung CNTT trong giảng dạy. Phát huy tối đa hiệu quả của các trang thiết bị hiện đại được cấp.
1.5 Xây dựng Kế hoạch đảm bảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo SPMN, tăng cường rèn nghề cường rèn nghề, nâng cao trình độ, đôn đốc HSSV đi đào tạo nâng chẩn tiếng Anh và tin học.
1.6. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn học thuật ở tất cả các bộ môn.

1.7. Tổ chức tốt các hoạt động rèn nghề, kiến, thực tập SP, thực tế.

1.8. Không ngừng mối quan hệ, giao lưu với các trường đại học có đào tạo GVMN, bám sát với chương trình khung của Bộ và không ngừng học hỏi các chương trình tiên tiến khác.

1.9. Trường MNTH: Duy trì 206 cháu thuộc 2 nhóm trẻ khối nhà trẻ (18 đến 24 tháng tuổi và 25 đến 36 tháng tuổi) và mẫu giáo (lớp bé, nhỡ và lớn). 
2. Công tác NCKH: 
2.1. Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2011- 2012 tập trung giải quyết các vấn đề: 

- Nghiên cứu cơ bản khoa học GDMN nhằm phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tăng cường chất lượng các Hội thảo Khoa học cấp khoa và cấp bộ môn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.2. Dự kiến kế hoạch thực hiện định mức NCKH: 
- Đề tài NCKH cấp cơ sở: 02, kinh phÝ 20.000.000®
ĐT: “Những đặc trưng ngôn ngữ tạo hình trong tranh vẽ của học sinh tiểu học”. 
Người thực hiện: Lê Văn Tuyện, kinh phí: 10.000.000đ

ĐT: “Biện pháp nâng cao kỹ năng tạo hình trong hoạt động xếp dán cho SV khoa SPMN”. 
Người thực hiện: Đào Thị Hà, kinh phí: 10.000.000đ
- Đề tài NCKH SV: 06. Kinh phÝ: 4.200.000đ
ĐT: “Khảo sát tư liệu ca dao trào phúng VN từ 1975 đến nay”.

Người thực hiện: SV Nguyễn Thị Quế Chi.

ĐT: “Khảo sát tư liệu về ca dao dân ca với việc GD tình cảm gia đình cho trẻ MN”.

Người thực hiện: Đỗ Thị Diễm

ĐT: “Khảo sát tư liệu về các dạng kết thúc có hậu trong truyện cổ tích VN”.

Người thực hiện: SV Lê Thị Hiền

ĐT: “Thực trạng việc tổ chức hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ ở trường MN”.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nhung

ĐT: “Văn học thiếu nhi nước ngoài với việc GD trẻ em VN”

Người thực hiện: Trần Thị Quế

ĐT: “Vẻ đẹp của thế giới trong thơ Phạm Hổ viết cho trẻ em”

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang.

- Hội nghị, hội thảo KH cấp khoa: 05, trong đó có 03 hội thảo:
HT: “Một số hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ MN”.
HT: “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen văn học trong trường MN”.

HT: “Công tác rèn nghề trong đào tạo GVMN để đáp ứng nhu cầu XH hiện nay”.
- Hội nghị, hội thảo KH cấp bộ môn: 24 (cã danh môc kÌm theo)
- Bài đăng Tạp chí, Kỷ yếu Hội thảo KH các cấp: 03 
(Lê Thị Tuyết, Tạ Mai Anh, Trịnh Thị Lan)
2.3. Định mức KH sẽ thực hiện trong năm: 
Định mức chung 3.909,2 tiết; sẽ thực hiện 2.873 tiết, thiếu 1.035 tiết.
+ BM Toán Sinh: định mức: 1.150 tiết, sẽ thực hiện:  619 tiết, thiếu 531 tiết.

+ BM Mỹ thuật: định mức 1.092 tiết, sẽ thực hiện 629 tiết, thiếu 463 tiết.

+ BM Văn-MTXQ: định mức 1.667,2 tiết, sẽ thực hiện 1.625 tiết, thiếu 41,8 tiết.
3. Tổ chức Cán bộ: 
3.1. Công tác TCCB tập trung giải quyết các nhiệm vụ :

3.1.1. Tiếp tục thực hiện quy hoạch về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trong nhà trường giai đoạn 2008-2020.

3.1.2. Xây dựng cơ cấu biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sắp xếp lại các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo đúng các qui định.

3.1.3. Có kế hoạch tuyển cán bộ mới, tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, có phẩm chất tốt, có trình độ sau đại học.

3.1.4. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ từ ngân sách nhà nước.
3.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy trong đơn vị:

3.2.1. Bộ máy:

- Ban chủ nhiệm khoa gồm 02 CBGV: 01 chủ nhiệm và 01 phó chủ nhiệm.

- Khoa có 44 CBGV phân bổ tại 03 tổ bộ môn ghép: Văn - MTXQ (10 GV); Toán - Sinh (7 GV, 3 CB); Mỹ thuật (8 GV); trường Thực hành (16 CBGV). 3.2.2. Trình độ đội ngũ CBGV: 
- Đội ngũ: Tổng CBGV 44, trong đó GV dạy hệ SP là 25, trong đó có 1 TS, 11 Ths, 24 ĐH, 1 CĐ, 04 CĐ đang học ĐH và 3 TC (01 đã qua Cao cấp lý luận Chính trị, 8 đ/c đã qua đào tạo Quản lý Giáo dục, 1 tập sự). Hiện khoa có 1 đ/c đang đi học Thạc sĩ, 4 đ/c đang đi học Đại học. 1 đ/c đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi vào 9/2011. Trường MNTH có 13 giáo viên thuộc diện hợp đồng, (01 đang đi học Thạc sĩ, 04 đang đi học đại học).
+ Bộ môn Văn - MTXQ : 10 người, trong đó có 01 TS, 04 Thạc sĩ, 5 Đại học (3 Giảng viên chính, 7 giảng viên). 

+ Bộ môn Toán - Sinh: 10 người (3 Thạc sĩ, 4 Đại học) 1 GV chính, 06 giảng viên, 3 cán bộ văn phòng).

+ Bộ môn Mỹ thuật - Âm nhạc : 8 người, trong đó có 04 Thạc sĩ, 4 đại học,  (8 giảng viên).

+ Trường Thực hành: 16 CBGV, trong đó có 01 đang học Thạc sĩ, 10 ĐH, 03 CĐ đang học ĐH; 02 TH); 07 biên chế, 13 hợp đồng.
- Về độ tuổi cán bộ giảng dạy : CBGD dưới 30 tuổi: 18 người; CBGD từ  30-40 tuổi : 10 người;  CBGD từ 40 tuổi trở lên : 16 người.

3.2.3. Cán bộ nghỉ bảo hiểm xã hội: 02

- Cán bộ nghỉ chế độ sớm vào tháng 12/2011: 01 (Trần Thị Yến).
- Cán bộ nghỉ hưu 3/2012: 01 (Lê Thị Bê)

3.2.4. Tăng lương:

- 01 CBGV tăng lương sớm (Phạm Thị Hằng).

- 03 CBGV đủ thời hạn nâng bậc lương vào năm 2012 (Tạ Mai Anh, Trịnh Thị Lan, Nguyễn Thị Lan)
- 11 CBGV đủ thời hạn nâng lương vượt khung (có danh sách kèm theo).

3.2.5. Bổ sung CBGV: 03
- Tuyển mới 1 GV về công tác tại BM Văn – MTXQ: 01 (Hồ Hữu Hùng).

- Bổ sung thêm 2 lao động về trường MNTH để duy trì số nhóm, lớp hiện có (Nguyễn Thị Dung, Đào Thị Hiền)

3.2.6. Tăng cường CB quản lý: 
- Bổ sung 01 phó hiệu trưởng trường MNTH. (Nguyễn Thị Dung)
- Ra quyết định 01 phó bộ môn Toán Sinh, 01 phó bộ môn Mĩ thuật.

3.2.7. Đào tạo đội ngũ:
- 01 tiếp tục học TS thuộc dự án liên kết với nước ngoài, ngành Sinh học. (Hoàng Thị Hà)
- 01 tiếp tục học Thạc sĩ GDMN (Lê Thị Huyên)
- 01 đi học chuyển đổi từ tháng 9,10,11/2011. Năm 2012 đi thi Thạc sĩ. (Lê Thiện Lâm)
- 02 tiếp tục học ĐH NN bằng 2. (Trần Thị Thanh, Đào Thị Hà, Nguyễn Thị Lan)
- 01 đi đọc tài liệu tại Hà Nội 2 tuần. (Phạm Thị Hằng)
- 3 CBGV tiếp tục học ĐH. (Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Hương Lan)
4. Công nghệ thông tin:

- Triển khai ứng dụng về CNTT trong giáo dục - đào tạo. Có kế hoạch khai thác có hiệu quả mạng Internet phục vụ cho công tác dạy – học.

- Không ngừng nâng cao trình độ tin học và kiến thức, kỹ năng CNTT để có thể

sử dụng có hiệu quả các thiết bị CNTT trong giảng dạy.

- Phấn đấu có khoảng 60% GV thường xuyên sử dụng CNTT trong giảng dạy.

5. Công tác ĐBCL&KT, ISO:

5.1. Công tác ĐBCL&KT:

- Tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục của khoa. Tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo ngành ĐH GDMN và chuẩn bị điều kiện đăng ký kiểm định chất lượng chương trình giáo dục với bộ GD&ĐT.

- Tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng quá trình đào tạo các ngành tốt nghiệp, tổ chức thăm dò sự hài lòng của người học đối với CBGV.

5.2. Công tác ISO : Đảm bảo thực hiện 90% các mục tiêu chất lượng đã đề ra. Chỉ còn lại 1 mục tiêu về GV đi học NCS, 2 nhóm đề tài NCKH SV là chưa thực hiện được do yếu tố khách quan bên ngoài.
9. Thông tin tư liệu thư viện: 

- Các tài liệu đăng ký mua phục vụ cho năm học (có văn bản kèm theo). 

Kinh phÝ: 8.000.000®
10. Cụng tác tài chính: Tổng kinh phí          000đ (chưa kể NCKH).
- Kiến tập SP: 82.000.000đ

- Dự kiến kinh phí: khai giảng, sơ kết, bế giảng: 28.000.000đ

- Thi tay nghề, ximinar: 25.000.000đ

- Chỉ đạo thi: 10.000.000đ

- Ngân hàng đề:                  ®

- Biên soạn tài liệu, giáo trình: 6.500.000đ
- XD chương trình ĐT: 03, kinh phí 15.000.000đ
+ Chương trình LT từ CĐ lên ĐH chuyển đổi sang tín chỉ

+ Chương trình VLVH từ trung cấp lên ĐH chuyển đổi sang tín chỉ

+ Chương trình VLVH từ CĐ lên ĐH chuyển đổi sang tín chỉ

- XD Đề cương chi tiết theo tín chỉ:                       ®

- Biên soạn tài liệu, giáo trình: 22.500.000đ

- Tự đánh giá: 4.200.000đ

- Thực hành môn học: 9.600.000đ

- Sửa chữa tài sản, thiết bị: 5.000.000đ

- Mua tài liệu: 8.000.000đ

- Các hạng mục kinh phí khác: Theo biểu mẫu

- Trường MNTH: 133.551.000đ
+ Thực hành, rèn nghề: 45.320.000đ

+ Tham quan, thực tế: 8.000.000đ

+ Khai giảng, bế giảng, sơ kết, tổng kết: 8.600.000đ

+ Mua sắm, sửa chữa thiết bị: 48.531.000đ

+ Các chi phí khác: 23.100.000đ

11. Thực hiện định mức chung năm học 2011-2012: thừa 1.633,6 tiết
Định mức 12.022 tiết, kiêm nhiệm 1.133 tiết; miễn giảm 84 tiết; phải thực hiện 10.369 tiết, sẽ thực hiện 11.966,6 tiết, thừa 1.633,6 tiết.

- Bộ môn Văn – MTXQ: Định mức 4.840 tiết, còn thực hiện 3.830 tiết, Sẽ thực hiện 5.330 tiết, thừa 1.495 tiết.

- BM Toán Sinh: Định mức : 3.150 tiết, phải thực hiện: 3.086 tiết, sẽ thực hiện 3.552 tiết, thừa 402 tiết.
- BM Mỹ thuật: Định mức: 4.032 tiết, phải thực hiện 3.453 tiết, sẽ thực hiện 3.189,6 tiết, thiếu 263,4 tiết.
IV. Phân công xây dựng kế hoạch năm học 2011-2012
Trên cơ sở mẫu Xây dựng Kế hoạch năm học 2011-2012 được copy từ phòng KHTC, theo Kế hoạch đã phân công ngày 27 tháng 4 năm 2011 của trưởng khoa SPMN:
Phân công:
- Biểu 1: đ/c Tuyết chỉ đạo

Từ biểu 1.1 đến 1.9b, 1.12: trợ lý CTHSSV thực hiện.
- Biểu 2: đ/c Tuyết chỉ đạo

Từ biểu 2.1 đến 2.7: trợ lý CTHSSV thực hiện.
- Biểu 3: đ/c Tuyết chỉ đạo

+ 3.1 đến 3.2: trợ lý thiết bị DH thực hiện.

- Biểu 4: đ/c Hằng, đ/c Tuyết chỉ đạo.
+ Biểu 4.1: Các BM, trợ lý KH-NV, Giáo vụ thực hiện. Giáo vụ tổng hợp.     

+ Biểu 4.2: Các bộ môn, trợ lý KH-NV thực hiện, Giáo vụ tổng hợp.

+ Biểu 4.4: Các cá nhân. Biểu 4.5: các cá nhân thực hiện, BM tổng hợp theo BM, Giáo vụ tổng hợp chung. 
Biểu 4.6: các cá nhân, các BM thực hiện, Giáo vụ tổng hợp.

+ Biểu 4.7 đến biểu 4.15: Các BM cung cấp số liệu, trợ lý TBDH tổng hợp.

- Biểu 5: đ/c Hằng, đ/c Tuyết chỉ đạo.
+ Biểu 5.2: Trường MNTH, các BM thực hiện, trợ lý TBDH. Trợ lý TBDH tổng hợp.  

+ Biểu 5.3: Các bộ môn và trường MNTH thực hiện, trợ lý TBDH tổng hợp.

+ Biểu 5.4: trợ lý KH-NV mục I, II, IV. Giáo vụ mục III, V. CB văn phòng, trợ lý VTM mục VI. Các BM mục VIII, IX, X; Giáo vụ tổng hợp.   

+ Biểu 5.5. Trường MNTH, trợ lý TBDH thực hiện, trợ lý TBDH tổng hợp.
+ Biểu 5.6: đ/c Bê.   Biểu 5.7: CB văn phòng, trợ lý CTHSSV. Biểu 5.8: Giáo vụ. 

+ Biểu 5.7: (phần 6100, 6500, 6550 CB văn phòng. 6150, 6600 trợ lý CTHSSV. Phần 6400, 6650, 6670, 6900 trợ lý TBDH. 7850 trợ lý KH-NV. Phần 7000 các mục có dấu * từ “Chi thực tập giáo trình” đến “Chi khác phục vụ đào tạo”): trợ lý KH-NV, giáo vụ, trợ lý VTM, trợ lý TBDH. Trợ lý KH-NV tổng hợp.
+ Biểu 5.9: trợ lý KH-NV thực hiện.

- Biểu 6: đ/c Hằng chỉ đạo
+ Biểu 6.1, 6.3: Các cá nhân thực hiện.
+ Biểu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7; 6.8, 6.9: các cá nhân, các BM thực hiện, đ/c trợ lý KH-NV tổng hợp. 
+ Biểu 6.10: các cá nhân, các BM thực hiện, trợ lý KH-NV tổng hợp. 
+ Biểu 6.11: các BM thực hiện, trợ lý KH-NV tổng hợp.
Tổ chức thực hiện: 

- Thời gian XD và nạp kế hoạch: 

+ Đối với các cá nhân, các BM, trường MNTH: Từ 27/4/2011 đến 19/5/2011.
Thời gian nạp: ngày 20/5/2011.

+ Đối với các trợ lý: Từ 21/4/2011 đến hết 25/5/2011.
+ Đối với BCNK: Từ 26/4/2011 đến 30/5/2011.
IV. Biện pháp tổ chức thực hiện 

- Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đề ra từ đầu năm học mới, phấn đấu thực hiện 100% kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch chung của nhà trường.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong khoa, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng và chính quyền trong quản lý các hoạt động; coi trọng trách nhiệm, tăng cường hiệu quả trong công việc được giao theo mục tiêu chất lượng đã đề ra từ ISO. 

- Tổ chức tập huấn về KH cho SV trong khoa; Động viên CBGV đăng ký nhận nhiệm vụ NCKH, hình thành nên các nhóm nghiên cứu trong các bộ môn để tập trung sức mạnh nhằm giải quyết những vấn đề lớn đặt ra trong giáo dục MN.
- Tranh thủ sự hỗ trợ và lãnh đạo của Đảng uỷ, BGH để tăng cường mối quan hệ của khoa với nhà trường và các địa phương, các sở, ban, ngành trong tỉnh nhằm mở rộng thị trường đào tạo, mở rộng các hệ đào tạo.
                                                                        Ngày 30  tháng 5 năm 2011
                                                                        Trưởng khoa

                                                                                           Phạm Thị Hằng
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